












































 
Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV  Trang 4/3 

 

Đáp án 

 

Câu 1: (4 điểm)  

Ý a. Draw the influence lines of moment and shear force at section / 2ttL  (0.5 đ). 

- Influence lines of moment 

 

 

- Influence lines of shear force 

 

 

Ý b. Tính hệ số phân bố ngang cho dầm ngoài theo phương pháp tra bảng trong tiêu chuẩn 

TCVN 11823-2017 (hoặc 22TCN 272-05). (1.5đ) 

+ Moment 

- Trường hợp 1 làn thiết kế chịu tải, dùng phương pháp đòn bẩy: đường ảnh hưởng của 

phản lực do dầm biên tác dụng lên bản mặt cầu và các trường hợp xếp xe nguy hiểm 

như trong hình  
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Hệ số phân bố ngang đối với xe 3 trục (và xe 2 trục) 

1,

1
1.2 (1.136 0.318) 0.8724

2
lang =  + =  

 
Hệ số phân bố ngang đối với tải trọng làn 

1,

1
1.2 1.409 (2200 1400 500) / 3000 0.8735

2
lang =    + − =  

Chọn giá trị lớn nhất để tính toán, 1, 0.8735lang =  

 

- Trường hợp nhiều hơn 1 làn thiết kế chịu tải: 

.m m

damngoai damtrongg e g=  

- Phân loại kết cấu: tra bảng 4, tiêu chuẩn 11823-phần 4, kết cấu thuộc loại (k) 

 
0.10.6 0.2

3
0.075

2900

gm

damtrong

s

KS S
g

L Lt

    
= +     

     
 

 - Theo tiêu chuẩn, cho phép lấy tỷ số 
3

1
g

s

K

Lt
=  trong giai đoạn thiết kế sơ bộ 

( )
0.6 0.2

0.12200 2200
0.075 1 0.594

2900 25.4

m

damtrongg
   

= + =   
   

 

- Xác định hệ số e  

16000 / 2 3*2200 500 900ed = − − =  (có giá trị dương vì sườn dầm nằm ở phía trong 

của gờ chắn) 

900
0.77 0.77 1.09

2800 2800

ed
e = + = + =  
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- Hệ số phân bố ngang dùng để tính moment dầm ngoài 

1.09*0.594 0.649m

damngoaig = =  

+ Lực cắt 

- Trường hợp 1 làn thiết kế chịu tải, dùng phương pháp đòn bẩy: giống trường hợp 

moment 

- Trường hợp nhiều hơn 1 làn thiết kế chịu tải: 

.Q Q

damngoai damtrongg e g=  

- Phân loại kết cấu: tra bảng 4, tiêu chuẩn 11823-phần 4, kết cấu thuộc loại (k) 

2 2
2200 2200

0.2 0.2 0.447
7600 10700 7600 10700

Q

damtrong

S S
g

   
= + − = + − =   

   
 

- Xác định hệ số e  

900
0.6 0.6 0.9

3000 3000

ed
e = + = + =  

- Hệ số phân bố ngang dùng để tính lực cắt dầm ngoài 

0.9*0.447 0.402Q

damngoaig = =  

Tổng hợp:  

 Hệ số phân bố ngang của dầm ngoài:  

+ đối với moment:  max 0.8735;0.649 0.8735M

damngoaig = =  

+ đối với lực cắt:  max 0.8735;0.402 0.8735Q

damngoaig = =  

 

Ý c. Từ kết quả câu 1a. và b., xác định mô-men và lực cắt nguy hiểm nhất tác dụng lên dầm 

ngoài tại vị trí  / 2ttL do tác dụng của tải trọng HL93 ở TTGH cường độ I, và TTGH sử dụng 

I, III. (2.5đ) 

- Moment 

Trường hợp này xe 3 trục gây ra nội lực lớn hơn nên chỉ xét trường hợp xe 3 trục. Moment do 

xe 3 trục: 

 

3 145*6.35 145*4.2 35*4.2 1676.75 .TM kN m= + + =  

Moment do tải trọng làn: 
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825400
9.3( / )*2*0.5* *6350 7.5 10 ( . )

2

       750 .

lan

mm
M N mm mm N mm

kN m

= = 

=

 

 TTGH Cường độ I 
1 1.05*1.75*0.8735*(1.33*1676.75 750) 4783 .CD

LLM kN m= + =  

 TTGH Sử dụng I 
1 1*1*0.8735*(1.33*1676.75 750) 2603.1 .SD

LLM kN m= + =  

 TTGH Sử dụng III 
3 1*0.8*0.8735*(1.33*1676.75 750) 2082.5 .SD

LLM kN m= + =  

- Lực cắt 

Trường hợp này xe 3 trục gây ra nội lực lớn hơn nên chỉ xét trường hợp xe 3 trục. Lực cắt do 

xe 3 trục: 

 

3 145*0.5 145*0.331 35*0.161 126.13TQ kN= + + =  

Lực cắt do tải trọng làn: 

425400
9.3( / )*0.5* *0.5 2.953 10 ( )

2

       29.53

lan

mm
Q N mm N

kN

= = 

=

 

 TTGH Cường độ I 
1 1.05*1.75*0.8735*(1.33*126.13 29.53) 316.65CD

LLQ kN= + =  

 TTGH Sử dụng I 
1 1*1*0.8735*(1.33*126.13 29.53) 172.32SD

LLQ kN= + =  

 TTGH Sử dụng III 
3 1*0.8*0.8735*(1.33*126.13 29.53) 137.86SD

LLQ kN= + =  

Câu 2: (5.5 điểm)  

Ý a. Tính đặc trưng hình học của tiết diện 0-0 (khoảng cách từ trục trung hòa đến mép trên và 

mép dưới của dầm, mô men quán tính chính trung tâm). Bỏ qua ảnh hưởng của cốt thép 

thường (1.5đ).  

Module đàn hồi của bê tông dầm (giai đoạn sử dụng)  

1.50.043 2450 50 36873( )bE MPa=   =  

Tỷ lệ giữa module đàn hồi bê tông dầm và cáp DUL 
197000

5.34
36873

n = =  

2 5 2

0 500*250 200*700 400*200 3* *70 / 4 3.335 10 ( )A mm= + + − =   
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Moment tĩnh của tiết diện g-g đối với trục ngang đi qua đáy dầm 

0

2 8 3

250*500*250 / 2 700*200*(250 700 / 2) 200*400*(250 700 200 / 2)

     3* *70 / 4*(90 90 / 3) 1.822 10 ( )

xS

mm

= + + + + +

− + = 
 

Khoảng cách từ đáy dầm đến trọng tâm tiết diện 0-0 

0
0

0

546.52( )x
b

S
y mm

A
= =  

Khoảng cách từ mép trên dầm đến trọng tâm tiết diện 0-0 

0 0 1150 546.52 603.48( )t by h y mm= − = − =  

Khoảng cách từ mép trên dầm đến trọng tâm nhóm cáp DUL 

1150 120 1030( )ps psd h a mm= − = − =  

Moment quán tính chính trung tâm của tiết diện 0-0 

3
2

0

3
2

3
2

2 2

10 4

500*250
500*250*(546.52 250 / 2)

12

200*700
     200*700*(546.52 250 700 / 2)

12

400*200
     400*200*(603.48 200 / 2)

12

     3* *70 / 4*(546.52 90 90 / 3)

   4.742 10 ( )

J

mm



= + −

+ + − −

+ + −

− − −

= 

 

Ý b. Với giá trị mô-men nguy hiểm xác định ở câu 1, kiểm tra ứng suất thớ trên và dưới của 

dầm tại vị trí / 2ttL  ở trạng thái giới hạn sử dụng (2.0đ). Lưu ý, ứng suất nén kiểm toán với tổ 

hợp SD I, ứng suất kéo kiểm toán ứng với tổ hợp SD III.  

Tính đặc trưng hình học của tiết diện g-g 

5 5 2

0 3.335 10 5.34 2940 3.492 10 ( )g psA A n A mm= +  =  +  =   

8 8 3

0 1.822 10 5.34 2940 (90 90 / 3) 1.841 10 ( )xg x ps psS S n A a mm= +   =  +   + =   

527.34( )
xg

bg

g

S
y mm

A
= =  

1150 527.34 622.66( )tg bgy h y mm= − = − =  

10 5 2

2

10 4

4.742 10 3.335 10 *(546.52 527.34)

     5.34*2940*(527.34 120)

     5.015 10 ( )

gJ

mm

=  +  −

+ −

= 

 

Tính đặc trưng hình học của tiết diện c-c 

 Hệ số qui đổi bê tông BMC về bê tông dầm 

' 30
0.775

50
n = =  

5 5 2' 3.492 10 0.775 200 2200 6.9 10 ( )c g s effA A n t b mm= +   =  +   =   
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8 8 3' ( ) 1.841 10 0.775 200 2200 (1150 200 / 2) 6.102 10 ( )
2

s
xc xg s eff

t
S S n t b h mm= +    + =  +    + = 

 

884.31( )xc
bc

c

S
y mm

A
= =  

1150 884.31 265.69( )tc bcy h y mm= − = − =  

10 5 2

3
2

10 4

5.015 10 3.492 10 *(527.34 265.69)

200
     0.775*2200* 0.775*2200*200*(265.69 200 / 2)

12

     8.455 10 ( )

cJ

mm

=  +  −

+ + −

= 

 

* Tổ hợp DUL+TT 

- giới hạn nén: 
'[ ] 0.45 0.45 50 22.5( )c cf f MPa= =  =  

- giới hạn kéo: 
'[ ] 0.5 0.5 50 3.5( )t cf f MPa= = =  

Ứng suất thớ trên 

2 2 62940( )*1000( / ) 2.94 10fP mm N mm N= =   

6 6 8

5 10 10

8 8 7

10 10

2.94 10 2.94 10 (1030 603.48) 6.7 10
603.48 603.48

3.335 10 4.742 10 4.742 10

6 10 (5.4 10 6.5 10 )
622.66 265.69 10.74( )

5.015 10 8.455 10

tf

MPa

   − 
= − + −

  

  + 
− − = −

 

 

(nén) 

Ta có 22.5tf MPa , thỏa 

Ứng suất thớ dưới 

 

6 6 8

5 10 10

8 8 7

10 10

2.94 10 2.94 10 (1030 603.48) 6.7 10
546.52 546.52

3.335 10 4.742 10 4.742 10

6 10 (5.4 10 6.5 10 )
527.34 884.31 2.91( )

5.015 10 8.455 10

bf

MPa

   − 
= − − +

  

  + 
+ + = −

 

 

(nén) 

Ta có 22.5bf MPa , thỏa 

* Tổ hợp DUL+TT+LL+PL 

- giới hạn nén: 
'[ ] 0.6 0.6 50 30( )c cf f MPa= =  =  

- giới hạn kéo: 
'[ ] 0.5 0.5 50 3.5( )t cf f MPa= = =  

Ứng suất thớ trên 
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2 2 62940( )*1000( / ) 2.94 10fP mm N mm N= =   

6 6 8

5 10 10

8 8 7 9

10 10

2.94 10 2.94 10 (1030 603.48) 6.7 10
603.48 603.48

3.335 10 4.742 10 4.742 10

6 10 (5.4 10 6.5 10 2.603 10 )
622.66 265.69 18.916( )

5.015 10 8.455 10

tf

MPa

   − 
= − + −

  

  +  + 
− − = −

 

 

(nén) 

Ta có 30tf MPa , thỏa 

Ứng suất thớ dưới 

 

6 6 8

5 10 10

8 8 7 9

10 10

2.94 10 2.94 10 (1030 603.48) 6.7 10
546.52 546.52

3.335 10 4.742 10 4.742 10

6 10 (5.4 10 6.5 10 2.603 10 )
527.34 884.31 24.32( )

5.015 10 8.455 10

bf

MPa

   − 
= − − +

  

  +  + 
+ + =

 

 

(kéo) 

Vì ứng suất là kéo nên phải được kiểm tra với moment ở TTSD3 

Tính lại 

6 6 8

5 10 10

8 8 7 9

10 10

2.94 10 2.94 10 (1030 603.48) 6.7 10
546.52 546.52

3.335 10 4.742 10 4.742 10

6 10 (5.4 10 6.5 10 2.083 10 )
527.34 884.31 18.88( )

5.015 10 8.455 10

bf

MPa

   − 
= − − +

  

  +  + 
+ + =

 

 

Không thỏa 

Ý c. Xác định sức kháng uốn tính toán của dầm ở mặt cắt / 2ttL  (2.5đ). 

, ' 0.775 2200 1704.1f td fb n b mm=  =  =  

- Hệ số k  được xác định bằng phương trình: 

1670
2 1.04 2 1.04 0.284

1860

py

pu

f
k

f

   
= − = − =       

 

- Hệ số qui đổi vùng nén 
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( )1

0.05
0.85 50 28 0.693

7
 = − − =  

- Khoảng cách từ trục trung hòa đến mép trên của bản ( c , giả thiết trục trung hòa đi qua sườn 

dầm) 
'

'

1

. 0.85 ( )

. .
0.85

ps pu c f w f

ps pu

c w

ps

A f f b b h
c

k A f
f b

d


− −
=

+

 

2940 1860 0.85 50 (1704.1 200) 200
1020.8( )

0.284 2940 1860
0.85 50 0.693 200

1150 200 (90 30)

c mm
 −   − 

= = −
 

   +
+ − +

 

- Vì 200fc h mm =  nên giả thiết ban đầu sai, trục trung hòa đi qua bản mặt cầu. Tính lại 

chiều cao vùng nén c  theo phương trình 

 
2940 1860

106.28( )
0.284 2940 1860

0.85 50 0.693 1704.1
1150 200 (90 30)

c mm


= =
 

   +
+ − +

 

Kiểm tra lại 200fc h mm =  (đúng giả thiết) 

- Chiều cao vùng nén qui đổi 

1. 0.693 106.28 73.64( )a c mm= =  =  

- Ứng suất trong cáp DUL ở mức sức kháng uốn danh định được khống chế: 

105.77
1 1860 1 0.284 1814.6( )

1150 200 120
ps pu

ps

c
f f k MPa

d

   
= − = − =     + −  

  

Sức kháng uốn danh định của tiết diện (trục trung hòa đi qua bản mặt cầu) 

 
Đối với BTCT DUL, hệ số   được xác định theo phương trình 

 
Trong đó, khoảng cách td  là khoảng cách từ mép trên của bản đến trọng tâm của lớp cáp 

DUL ngoài cùng: 1350 90 1260( )td mm= − =  
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1260
0.583 0.25( 1) 3.3 1

106.28
 = + − =   nên 1 =  

 

Vậy 
973.64

1 2940 1814.6 1150 200 120 6.366 10 ( . )
2

rM N mm
  

=    + − − =   
  

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI TỰ LUẬN 1 

3. Số trục xe tính toán Ntt:       

ẩn 

ñi Ntt = Ntk * fl     

  = 500*0.55     

  = 275 

(truïc/laøn.ngaøy 

đêm)    

4. Xác định module đàn hồi yêu cầu Eyc:       

 

- Tra Bảng 3-4 với: Ptt = 100; mặt đường Cấp cao A1; và số trục xe tính toán Ntt = 275, ta 

được: 

 Eyc =  165 (Mpa)  200 500 

 

- Tra Bảng 3-5 với: Đường ô tô: Đường cấp I; mặt đường Cấp 

cao A1  160 178 

 ta được module đàn hồi tối thiểu:       

 Eyc min =  140 (Mpa)    

 

- Module đàn hồi yều cầu dùng để tính 

toán:      

  Eyc = max(Eyc ,Eyc min) =   165 (Mpa)       

1. Kiểm tra tiêu chuẩn độ võng đàn hồi đối với kết cấu áo đường:     

a) 

Quy đổi về hệ 2 

lớp:        

 

Việc quy đổi từng 2 lớp một từ dưới lên được thực hiện theo công thức 

sau:    

 Etb' = E1.[(1+k.t
1/3

)/(1+k)]
3
  (3.5)     

 Trong đó: k = h2/h1 ; t = E2/E1      

 htb = h1  + h2        

 Kết quả tính đổi thể hiện ở bảng sau:      
          

STT Vật liệu 

hi  htb  k t Evi  Etbi 

(cm) (cm)     (Mpa) 

(Mpa

) 

1 BTN chặt loại I (đá dăm ≥ 50%)   5 88 0.060 1.705 400 

242.4

1 

2 BTN chặt loại II (đá dăm ≥ 35%)   7 83 0.092 1.651 370 

234.5

4 

3 Cấp phối đá dăm loại I 31 76 0.689 1.667 300 

224.0

6 

4 Cấp phối sỏi đỏ   45 45 0.000 0.000 180 

180.0

0 

          

b) Tính Etb
ñc

:        

  H/D = 88 / 33 =  2.667 >  2    



 Hệ số điều chỉnh:         

   = 1.114*(H/D)^0.12 =  1.250     

 

Từ bảng kết quả tính đổi trên ta 

có:       

  E'tb =  242.41 (Mpa)    

 Module đàn hồi trung bình điều chỉnh:      

  Etb
ñc

 =  * E'tb       = 303.01 (Mpa)    

 Module đàn hồi lớn nhất của các lớp:      

  Emax 

= max (Evi) 

=  400 (Mpa)    

 Etb
ñc 

dùng để tính toán được lấy bằng:      

    Etb
ñc

 = min (Etb
ñc

,Emax) = 303.01 (Mpa)       

 Vậy kết cấu nhiều lớp được đưa về kết cấu 2 lớp, với lớp trên có :    

 - Chiều dày:  H = 88 (cm)    

 - Module đàn hồi trung bình: Etb
ñc

 

= 

303.01 (Mpa)    

c) Tính Ech của kết cấu:       

  E1 = Etbñc  303.01 (Mpa)    

  E0/E1 = 40.6 / 303.01 = 0.134     

  H/D = 88 / 33   =  2.667 >  2    

 

Sử dụng công thức F-1 (Phụ lục F), module đàn hồi chung của kết cấu 

:    

  Ech 

= (1.05*E0) / {(1+E0/E1)/[1+4*(H/D)
2
*(E0/E1)

-0.67
]

0.5 
+ 

E0/E1}   

   

= (1.05*40.6)/{(1+0.134)/[1+4*(2.667)^2 * (0.134)^(-

0.67)]^0.5+0.134}  

      = 176.20 (Mpa)           

d) Kiểm tra điều kiện về độ võng đàn hồi:      

 Độ tin cậy thiết kế (xác định ở mục I) = 0.90     

 Tra bảng 3-2 được Hệ số cường dộ về độ võng:      

  Kcñ
ñv

 = 1.10       

  Kcñ
ñv

*Eyc = 1.1*164.5 =  180.95 (Mpa)    

 Ech = 176.20 < 

Kcñ
ñv

*Eyc 

= 180.95 (Mpa)    

==> 

Kết cấu không đảm bảo tiêu chuẩn về độ võng đàn 

hồi.         

 

2. Kiểm tra tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất và các lớp vật liệu kém dính kết:  

 Sơ đồ tính:        
         

STT Vật liệu hi  Etr  C    Kiểm tra 



(cm) (Mpa) (Mpa) (độ) (C / K) 

1 BTN chặt loại I (đá dăm ≥ 50%)   5 300 0 0   

2 BTN chặt loại II (đá dăm ≥ 35%)   6 240 0 0 K 

3 Cấp phối đá dăm loại I   30 300 0 0 K 

4 Cấp phối sỏi đỏ   46 180 0.4 0 C 

Nền Đất á sét       40.6 0.022 24 C 

         

a)  Kiểm tra đất nền:       

 Tính đổi các lớp bên trên về một lớp, thể hiện ở bảng sau: (công thức tính ghi ở mục II.1.a) 

         

STT Vật liệu 
hi  htb  k t Etri  

(cm) (cm)     (Mpa) 

1 BTN chặt loại I (đá dăm ≥ 50%)   5 87 0.061 1.341 300 

2 BTN chặt loại II (đá dăm ≥ 35%)   6 82 0.079 1.078 240 

3 Cấp phối đá dăm loại I   30 76 0.652 1.667 300 

4 Cấp phối sỏi đỏ   46 46 0.000 0.000 180 

         

  H/D = 87 / 33 =  2.636 >  2   

 Hệ số điều chỉnh:        

   = 1.114*(H/D)^0.12 =  1.250    

 Từ bảng kết quả tính đổi trên ta có:      

  E'tb =  227.77 (Mpa)   

 Module đàn hồi trung bình điều chỉnh:      

  Etb
ñc

 =  * E'tb       = 284.71 (Mpa)   

 Module đàn hồi lớn nhất của các lớp:      

  Emax = max (Etri) = 300 (Mpa)   

 Etb
ñc 

dùng để tính toán được lấy bằng:      

  Etb
ñc

 = min (Etb
ñc

,Emax) = 284.71 (Mpa)   

 Sử dụng toán đồ Hình 3-3, với các tỷ số sau:     

  H/D = 87 / 33 =  2.636    

  E1 = Etbñc = 284.71 (Mpa)   

  E2 = E0 = 40.6 (Mpa)   

  E1/E2 = 284.71 / 40.6 = 7.01    

    = 24 (độ)      

 Tra được: Tax/p = 0.0081     

  p = 0.6 (Mpa)    



 Ứng suất cắt hoạt động do tải trọng bánh xe tính toán gây ra:    

  Tax = 0.6*0.0081 =  0.0049 (Mpa)   

 Sử dụng toán đồ Hình 3-4, với các thông số sau:     

 H = 87 (cm) ;  = 24 (độ)    

 Tra được Ứng suất cắt hoạt động do trọng lượng bản thân các lớp kết cấu gây ra:  

  Tav  = -0.00191 (Mpa)    

 Lực dính tính toán: Ctt = C*K1*K2*K3 (Mpa)    

 Trong đó: C = 0.022 (Mpa)    

  K1 = 0.60 (Kết cấu áo đường phần xe chạy)  

  Ntt = 275 (truïc/laøn/ngaøy đêm)   

 => K2 = 0.80 (Tra bảng 3-8)   

 Đất đắp nền là: Đất á sét      

 => K3 = 1.50     

 Vậy Ctt = 0.022*0.6*0.8*1.5 = 0.016 (Mpa)   

 Độ tin cậy thiết kế (xác định ở mục I)  = 0.90    

 Tra bảng 3-7 được Hệ số cường dộ về cắt trượt:     

  Kcñ
tr
 = 0.94      

 Kiểm tra điều kiện về cắt trượt:      

  Tax + Tav = 0.00486+(-0.00191) = 0.0030 (Mpa)   

  Ctt / Kcñ
tr
 = 0.016 / 0.94 = 0.017 (Mpa)   

  Tax + Tav = 0.0030 < Ctt / Kcñ
tr

 = 0.017   

==> Đất nền đảm bảo điều kiện cân bằng trượt.         

 

ĐÁP ÁN BÀI TỰ LUẬN 2 

Hệ số dòng chảy lũ  0.9225    

 Cấp đất III     

 Hp 145     

 

Diện tích 
lưu vực 0.045     

       

Chiều dài bình quan sườn dốc lưu vực 
 

 Lsd= 130 m 

    

Hệ số địa mạo thuỷ văn của sườn dốc 

 sd= 3.647342 5.086155    

Thời gian tậm trung dòng chảy trên sườn dốc (Tra bảng A2, TCVN 9845:2013, tr 35) 

  sd= 28.23671  

 

    

∅𝑠𝑑 =
𝐿𝑠𝑑
0.6

𝑚𝑠𝑑 . 𝐽𝑠𝑑
0.3. (𝜑. 𝐻𝑃%)

0,4
 

∅𝑙𝑠 =
1000𝐿

𝑚𝑙𝑠 . 𝐽𝑙𝑠
1/3

. 𝐹1/4. (𝜑. 𝐻𝑃%)
0,4

 



Đặc trưng địa mạo lòng sông     

 ls= 7.011195     

Tra bảng xác định Ap     

 Ap= 0.122553     

       

Q= 0.442612 m3/s     

       

 

ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM 

 Câu hỏi Đề 1 Đề 2  Câu hỏi Đề 1 Đề 2 

Câu 1 B D Câu 11 C 7269.55 

Câu 2 C D Câu 12 B A 

Câu 3 D A Câu 13 C C 

Câu 4 B C Câu 14 A D 

Câu 5 C B Câu 15 D C 

Câu 6 C D Câu 16 C D 

Câu 7 D D Câu 17 A C 

Câu 8 B A Câu 18 7269.55 A 

Câu 9 D C Câu 19 D D 

Câu 10 B C Câu 20 A C 

 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA XÂY DỰNG

NGÀNH CTGT

-------------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 NĂM
HỌC 2022-2023
Môn: Nền đường trên đất yếu
Mã môn học: ROWS422122
Đề số/Mã đề: theo danh sách bên dưới

1) Mức độ cố kết (Uv) và lún nền đường theo phương thẳng đứng tại thời điểm 6 tháng
và 12 tháng đắp đủ tải, giả sử đắp một lần duy nhất, đất nền có hệ số cố kết Cv=2.3
x10-4cm2/s. (2 điểm)
Tại 6 tháng: Tv=0.003, Uv=5%, lún tại 6 tháng S-6t=5%*98=5.01 cm
Tại 12 tháng: Tv=0.006, Uv=6%, lún tại 12 tháng S-12t=6%*98=5.97 cm
2) Các giải pháp xử lý nền có thể nhằm khử hết lún cố kết (1.5 điểm)
- Dùng cầu cạn
- Dùng sàn giảm tải trên Cọc BTCT
- Dùng giếng cát kết hợp gia tải
- Dùng bấc thấm kết hợp gia tải
- Dùng cọc Xi măng đất
- Dùng cọc cát
…...
(lưu ý mỗi giải pháp nêu trên 0.3 đ, tối đa 1.5 đ)

3) Giả sử nền đường được xử lý bằng biện pháp giếng cát, mức độ cố kết chung (U) và
lún nền đường tại thời điểm 6 tháng (2 điểm).
Tại 6 tháng: Th=0.257, Uh=95%, Tv=0.003, Uv=6%, => U=1-(1-Uh)(1-Uv)=0.95, lún
tại 6 tháng S-6t=95%*98=93.37 cm

4) Muốn nền đường đạt cố kết U=99% theo giải pháp giếng cát nêu trên thì cần thời
gian như sau:
Uv rất nhỏ so với Uh nên có thể xem Uh=99% => Th=0.3855 => t= 9 tháng

5) Thay giếng cát bằng bấc thấm, kích thước bấc thấm có bề dày 0.4 cm, bề rộng 12
cm, mức độ cố kết (Uv) và lún nền đường theo phương thẳng đứng tại thời điểm 6
tháng và 12 tháng đắp đủ tải
Tại 6 tháng: Th=0.2535, Uh=39%, Tv=0.003, Uv=6%, => U=1-(1-Uh)(1-Uv)=0.42,
lún tại 6 tháng S-6t=42%*98=41.48 cm

6) Kể tên các loại lún có thể có của nền đường (1 điểm)
- Lún tức thời
- Lún cố kết
- Lún từ biến
- Lún do chuyển vị ngang

(nêu được 3 cái đầu cũng trọn 1 điểm)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA XÂY DỰNG

NGÀNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

-------------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 NĂM
HỌC 2022-2023
Môn: Mố trụ và nền móng cầu
Mã môn học: ABUT331322
Đề số/Mã đề: 1........... ......... Đề thi có 2 trang.
Thời gian: 75 phút.
Được phép sử dụng tài liệu.

Câu 1: (3.5 điểm)
a. Sức chịu tải trên lý thuyết theo vật liệu một cọc bằng BTCT
có kích thước 350x350 mm, có vật liệu mô tả như trong Hình
1 (1.0 điểm)

b. Giả sử cọc ở Hình 1 dự kiến thử động, chọn búa để thử cọc
chịu lực dọc tính toán lớn nhất là 60 tấn như sau:

Búa có năng lượng tối thiểu:

Như vậy nếu chọn búa 1.8 tấn thì chiều cao rơi búa yêu cầu
H=E/(0.9Q)=262.5/(0.9*1.8)= 162 cm (1.0 điểm)

c. Nếu dùng phương pháp thử tĩnh (ép cọc) thì lực chọn thí
nghiệm cho cọc không phá hoại:
Pthí nghiệm= (1.5-2.0)*Pmax= 90-120 Tấn (0.5 điểm)

d. Sức chịu tải thực tế của cọc ở Hình 1 dài 36 m, biết độ chối
trung bình của cọc khi đóng thử là 2.3 mm, đầu búa nặng 2.5
tấn, chiều cao rơi đầu búa đo được là 1.95 m:
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(1.0 điểm)

Câu 2: (2.5 điểm)
a. Cao độ đỉnh bệ mố trụ trên cạn, đỉnh bệ trụ dưới nước (1.0 điểm)
- Đỉnh bệ mố: dưới mặt đất 0.5m
- Đỉnh bệ mố: dưới mặt đất 0.5m

b. Các lực ngang tác dụng lên mố có thể có (0.5 điểm):
Áp lực đất ngang (EH), hoạt tải tăng thêm sau mố (LS), lực hãm (BR), lực ly tâm (CE), lực
ma sát (FR), lực động đất (EQ), gió (WS, WL)

c. Các lực ngang tác dụng lên trụ có thể có (0.5 điểm):
Va tàu (CV), va xe (CT), lực hãm (BR), lực ly tâm (CE), lực ma sát (FR), lực động đất (EQ),
gió (WS, WL)

d. Chiều dài tường cánh mố dọc cầu phụ thuộc vào chiều cao đắp và độ dốc mái ta luy tứ nón
dọc cầu.

Câu 3: (4 điểm)
Một cầu có sơ đồ 3 nhịp dầm giản đơn dài L=22 m, khe co giãn rộng 5 cm (xem Hình 2).

Khổ cầu B=12.5 m (2 x 0.5 m gờ chắn, bề rộng 1 làn xe 3.5 m). Theo phương dọc cầu, tim gối
cách đầu dầm 0.2 m. Chiều cao kết cấu nhịp h=1.2 m, tổng chiều cao đá kê gối và gối 0.2 m.
Đáy bệ trụ có cao độ T= -3.5 m. Lần lượt xác định nội lực lên đáy bệ cọc do các lực sau gây
ra:
a. Nội lực do hoạt tải HL của 3 làn xe xuống đáy bệ trụ, xếp xe dọc cầu sao cho mô men dọc
cầu lớn nhất, phương ngang lệch tâm lớn nhất (xét xung kích IM=1.33) (2 điểm)
R3T-1L=14.5*1+14.5*0.8+3.5*0.6=28.2 T
Rlan-1L=0.5*21.6*0.93=10.04 T
Lực đứng: R3L=3*0.85*(28.2*1.33+10.04)=124.24 T
Mô men dọc: Mdọc= 124.24*(0.2+0.025)=27.28 Tm
Mô men ngang: Mngang= 124.24*(12.5/2-0.5-0.6-1.8-1.2-1.8/2)=124.24*1.25=155.3 Tm

b. Nội lực do lực hãm của 3 làn xe xuống đáy bệ trụ, biết rằng gối cố định được thiết kế trên
đỉnh trụ (2.0 điểm)
Lực ngang dọc cầu: BR=0.25*Pxe*n*m=0.25*32.5*3*0.85=20.71 T
Mô men doc cầu: Mdọc=BR*h=20.71*9.5=196.75 T.m


